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sông đà - thăng long
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Sè:  01/2010/NQ-§H§C§
                            Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2010
nghị quyết

đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
đại hội đồng cổ đông 

công ty cổ phần sông đà  - thăng long
· Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

· Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;

· Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2010,
Quyết nghị

Điều 1.  Thông qua các vấn đề của Công ty với nội dung cụ thể như sau :

1.
Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2009, kế hoạch SXKD năm 2010 như sau:

1.1.
Kết quả thực hiện SXKD năm 2009:

-
Tổng giá trị SXKD 


:  1.001.379.501.000 đồng.
-
Doanh thu




:     930.578.096.000 đồng.
-
Lợi nhuận trước thuế 


:      45.560.326.879 đồng.
-
Thuế thu nhập doanh nghiệp

:        7.973.002.595 đồng.
-
Lợi nhuận sau thuế


:      37.587.324.284 đồng.
-
Tỷ lệ chia cổ tức 



:   20%.
-
Giá trị đầu tư 



:   2.008.860.114.000 đồng.
1.2.
Kế hoạch SXKD năm 2010 
:

-
Tổng giá trị SXKD


:  1.822.377.331.000 đồng.
-
Doanh thu




:  1.624.760.977.000 đồng.

-
Lợi nhuận trước thuế


:       87.713.200.000 đồng.
-
Tỷ lệ chia cổ tức 



:  20%

-
Giá trị đầu tư 



:     2.780.167.86.000 đồng.
Kết quả biểu quyết

+ 
Số phiếu tán thành: Tương đương với số cổ phần là 6.986.000 cổ phần đạt 98% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

+ 
Số phiếu không tán thành : Tương đương với số cổ phần là 135.000 cổ phần đạt 2% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
+
Số phiếu không có ý kiến : Tương đương với số cổ phần là 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

2.
Thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2009 được kiểm toán, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, trích các quỹ, chia cổ tức, phương án tăng vốn điều lệ.
2.1. Báo cáo kết quả tài chính năm 2009 được kiểm toán, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, trích các quỹ.
- Lợi nhuận trước thuế
: 45.560.326.879,đồng


- Thuế thu nhập doanh nghiệp
 :7.973.002.595,đồng


- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  
:37.587.324.284,đồng


- Lợi nhuận để chi trả cổ tức (20%Vốn điều lệ)
:20.000.000.000,đồng


- Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)                                                        :20%

- Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS:
486.000.000,đồng


- Trích lập các quỹ:
17.101.324.284,đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển (9,1%*vốn điều lệ):
9.100.000.000,đồng


+ Quỹ dự phòng tài chính(5%*vốn điều lệ):
5.000.000.000,đồng

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (:
3.001.324.284,đồng

2.2. Phương án tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 150 tỷ như sau:
a. Chi trả cổ tức năm 2009.

-     Hình thức chi trả


: Trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu.
-     Loại cổ phần


: Cổ phần phổ thông.

-     Mệnh giá  



: 10.000 đồng/cổ phần.

-     Số lượng phát hành

: 2.000.000 cổ phần.

-     Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 20.000.000.000, đồng.

-  
Đối tượng hưởng cổ tức   : Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách được chốt tại thời điểm có sự chấp thuận của UBCK nhà nước.
-
Thời điểm chi trả: Sau khi có sự chấp thuận của UBCK nhà nước, dự kiến quí II/2010.

-
Tỷ lệ phân phối: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:2 có nghĩa là cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phiếu thì sẽ được nhận thêm 02 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phần được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.  Số cổ phần lẻ (Dưới 01 cổ phần) sẽ được Công ty trả bằng tiền mặt với mức 10.000 đồng/cổ phần. 
b. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
-     Loại cổ phần


: Cổ phần phổ thông.

-     Mệnh giá  



: 10.000 đồng/cổ phần.

-     Số lượng phát hành

: 3.000.000 cổ phần.

-     Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 30.000.000.000, đồng.

-  
Đối tượng được chia   : Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách được chốt tại thời điểm có sự chấp thuận của UBCK nhà nước.

-
Thời điểm phát hành: Sau khi có sự chấp thuận của UBCK nhà nước, dự kiến quí II/2010.

-
Nguồn vốn phát hành: Từ quỹ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

-
Tỷ lệ phân phối: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:3 có nghĩa là cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phiếu thì sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phần được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.  Số cổ phần lẻ (Dưới 01 cổ phần) sẽ được Công ty trả bằng tiền mặt với mức 10.000 đồng/cổ phần. 
Kết quả biểu quyết

+
Số phiếu tán thành : Tương đương với số cổ phần là 7.106.000 cổ phần đạt 99,77% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

+
Số phiếu không tán thành : Tương đương với số cổ phần là 15.000 cổ phần đạt 0,23 tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
+
Số phiếu không có ý kiến : Tương đương với số cổ phần là 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

3.
Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2009 và dự toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2010
a.
Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2009 với giá trị là : 486 triệu đồng.

b.
Dự toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2010 với giá trị là : 1.292.363.333 đồng.

Kết quả biểu quyết

+
Số phiếu tán thành tương đương với số cổ phần là 7.121.000 cổ phần đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

+
Số phiếu không tán thành : Tương đương với số cổ phần là 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
+
Số phiếu không có ý kiến : Tương đương với số cổ phần là 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

4. Thông qua việc thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị:

a. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu ông Nguyễn Chí Uy làm thành viên HĐQT thay thế ông Hồ Sỹ Hùng.

Kết quả biểu quyết

+
Số phiếu tán thành : Tương đương với số cổ phần là 6.956.000 cổ phần đạt 97,68% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

+
Số phiếu không tán thành : Tương đương với số cổ phần là 15.000 cổ phần đạt 0,021% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
+
Số phiếu không có ý kiến : Tương đương với số cổ phần là 150.000cổ phần đạt 2,29% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

b. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu ông Vũ Anh Tuấn làm thành viên HĐQT thay thế ông Lê Phú Chiến.

Kết quả biểu quyết

+
Số phiếu tán thành : Tương đương với số cổ phần là 6.956.000 cổ phần đạt 97,68% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

+
Số phiếu không tán thành : Tương đương với số cổ phần là 15.000 cổ phần đạt 0,021% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

+
Số phiếu không có ý kiến : Tương đương với số cổ phần là 150.000cổ phần đạt 2,29% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

5. Thông qua việc thay đổi nhân sự của Ban kiểm soát:

a. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu ông Trần Mạnh Hùng làm thành viên BKS thay thế ông Nguyễn Trọng Khánh.

Kết quả biểu quyết

+
Số phiếu tán thành tương đương với số cổ phần là 6.971.000 cổ phần đạt 97,89% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

+
Số phiếu không tán thành : Tương đương với số cổ phần là 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

+
Số phiếu không có ý kiến : Tương đương với số cổ phần là 150.000 cổ phần đạt 2,1% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

b. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu Bà Lê Thị Thu Hằng làm thành viên BKS thay thế ông Trần Việt Sơn.

Kết quả biểu quyết

+
Số phiếu tán thành tương đương với số cổ phần là 7.106.000 cổ phần đạt 99,78% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

+
Số phiếu không tán thành : Tương đương với số cổ phần là 15.000 cổ phần đạt 0,21% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

+
Số phiếu không có ý kiến : Tương đương với số cổ phần là 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính độc lập năm 2010:


Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2010 trên cơ sở lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực, uy tín đồng thời được UBCK nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết. 
Kết quả biểu quyết

+
Số phiếu tán thành : Tương đương với số cổ phần là .6.939.100 cổ phần đạt 97,44% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

+
Số phiếu không tán thành : Tương đương với số cổ phần là 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

+
Số phiếu không có ý kiến : Tương đương với số cổ phần là 151.900 cổ phần đạt 2,56 tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông tham dự đại hội tán thành.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

        Thư ký                                              



      tm. đoàn chủ toạ






                                              chủ tịch hđqt
 Phạm Trường Giang                                                                 Nguyễn Trí Dũng
Nơi nhận:    











· UBCK nhà nước (B/c).

· Trung tâm lưu ký chứng khoán HN (B/c)

· Các cổ đông (B/c).

· BKS công ty (T/h). 

· Các UVHĐQT (T/h).

· Ban TG§ (T/h).

· L­u H§QT, TCHC.
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